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THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐIỀU TRA NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM  

CỦA HỆ THỐNG Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ CỦA 3 TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2009 
 

Ninh Thị Nhung, Phạm Ngọc khái 
Đại học Y Thái Bình 

Tóm tắt 
Đặt vấn đề: Việc sử dụng thực phẩm không an toàn 

có thê gây ra NĐTP cấp và mãn tính. Công tác bảo 
đảm ATTP đang phải đối mặt với rất nhiều những khó 
khăn. ở Việt Nam công tác điều tra khắc phục NĐTP 
đã phân cấp cho các đơn vị trong hệ thống y tế, mạng 
lưới kiểm nghiệm chất lượng ATVSTP đã được hình 
thành từ trung ương đến địa phương. Theo đánh giá 
của các chuyên gia y tế năng lực kiểm nghiệm thực 
phẩm của nước ta vẫn còn rất hạn chế. 

Mục tiêu: Mô tả công tác điều tra ngộ độc thực 
phẩm của hệ thống Y tế tuyến cơ sở tại 3 tỉnh đồng 
bằng Bắc bộ năm 2009. 

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp dịch tễ 
học mô tả qua một cuộc điều tra cắt ngang kết hợp 
với hồi cứu. 

Kết quả: Năng lực điều tra vụ NĐTP của hệ thống y 
tế ở 3 tỉnh Đồng bằng Bắc bộ năm 2009 còn nhiều hạn 
chế về nhân lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm 
triển khai các hoạt động. 

Summary 
Background:The use of unsafe food can cause 

food poisoning acute and chronic. Working to 
ensure food safety are faced with many difficulties. 
In Vietnam, the investigation overcome food 
poisoning was allocated to the units in the health 
care system, network quality test food safety has 
been formed from the central to local levels. 
According to medical experts tested the capacity of 
our country's food is still very limited. 

To: Describe the investigation of food poisoning of 
the health system at the grassroots level 3 Delta 
provinces in 2009. 

Materials and Methods: Epidemiologic Methods 
described by a cross-sectional survey with 
retrospective combined. 

Results: Capacity investigation of food poisoning of 
the health care system in 3 provinces of North Delta 
2009 is limited manpower, professional qualifications 
and experience in implementing activities. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Việc sử dụng thực phẩm không an toàn có thê gây 

ra NĐTP cấp, nhưng nguy hiểm hơn là sự tích luỹ dần 
các chất độc trong cơ thể gây NĐTP mãn tính. Công 
tác bảo đảm ATTP đang phải đối mặt với rất nhiều 
những khó khăn, thách thức như: sự gia tăng các cơ sở 
sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; sự đa dạng 
hoá sản phẩm thực phẩm... ở những nước phát triển 
có tới 10% dân số bị NĐTP và các bệnh truyền qua 
thực phẩm mỗi năm. ở Việt Nam công tác điều tra 
khắc phục NĐTP đã phân cấp cho các đơn vị trong hệ 

thống y tế, mạng lưới kiểm nghiệm chất lượng ATVSTP 
đã được hình thành từ trung ương đến địa phương. 
Trang thiết bị kiểm nghiệm đã được nhà nước đầu tư 
cho một số phòng thí nghiệm đầu ngành của các Bộ 
nhưng còn mang tính dàn trải và thiếu đồng bộ, nguồn 
nhân lực còn quá mỏng, năng lực chưa đáp ứng với 
nhu cầu do ít được đào tạo bài bản và đào tạo nâng 
cao. Theo đánh giá của các chuyên gia y tế năng lực 
kiểm nghiệm thực phẩm của nước ta vẫn còn rất hạn 
chế. Đề tài thực hiện với mục tiêu: 

Mô tả công tác điều tra ngộ độc thực phẩm của hệ 
thống Y tế tuyến cơ sở tại 3 tỉnh đồng bằng Bắc bộ 
năm 2009. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu: Các cán bộ quản lý, nhân 

viên y tế tại các đơn vị thuộc hệ thống y tế dự phòng, 
các đơn vị xét nghiệm, các đơn vị thực hiện chức năng 
bảo đảm ATTP 

- Địa điểm nghiên cứu: Thực hiện tại 3 tỉnh là Thái 
Bình, Hải Dương và Vĩnh Phúc 

- Thời gian: Năm 2010 
2. Phương pháp nghiên cứu 
a. Thiết kế nghiên cứu: Là một nghiên cứu dịch tễ 

học mô tả qua một cuộc điều tra cắt ngang kết hợp với 
hồi cứu. 

b. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu 
- Đánh giá năng lực điều tra NĐTP của hệ thống y 

tế  
+ Tuyến huyện: 100% Trung tâm Y tế các 

huyện/thành phố của 3 tỉnh nghiên cứu. Tổng số trung 
tâm y tế huyện/thị cần điều tra là 29 trung tâm  

+ Tuyến xã: Bốc thăm ngẫu nhiên mỗi tỉnh 1 huyện 
và điều tra toàn bộ số xã trong huyện. Vậy tổng số xã 
cần điều tra là 62 xã  

- Đánh giá năng lực điều tra của của tổ chức thuộc 
hệ thống Labo xét nghiệm ATVSTP của hệ thống y tế 
dự phòng. 

+ Tuyến huyện: 100% bộ phận xét nghiệm của 
TTYT huyện tại 3 tỉnh nghiên cứu. 

c. Kỹ thuật trong nghiên cứu: Phỏng vấn trực tiếp 
các cán huyện và bộ phận xét nghiệm của Trung tâm y 
tế huyện bằng bộ phiếu sẵn. 

d. Xử lý số liệu nghiên cứu: Số liệu nghiên cứu 
nhập và xử lý trên phần mềm EPI 6.0 và SPSS 13.0; 
Kết quả phân tích theo thuật toán thống kê ứng dụng 
trong nghiên cứu y sinh. 
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Bảng 1: Số lượng các tuyến tham gia nghiên cứu 
Tuyến Thái Bình Hải Dương Vĩnh Phúc Tổng 

Huyện/thị xã 8 12 9 29 
Xã 17 29 16 62 

Kết quả bảng 1 cho thấy: Điều tra được tiến hành 
tại 29 trung tâm y tế thuộc 29 huyện/thị xã và 62 xã 
của 3 tỉnh chọn nghiên cứu. 
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Biểu đồ 1: Mức độ các tuyến tham gia báo cáo về kết quả điều tra, 

giám sát tình hình ngộ độc tại địa phương trong năm 2009 
 
Trong số các, huyện, xã tham gia giám sát tình hình 

ngộ độc thực phẩm tại địa phương năm 2009 thì 100% 
số huyện đều báo cáo tất cả các vụ ngộ độc thực 
phẩm. Trong 62 xã tham gia giám sát thì có 14,5% số 
xã chỉ báo cáo các vụ ngộ độc lớn, 85,5% số xã báo 
cáo tất cả các vụ ngộ độc. 
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Biểu đồ 2: Tính khẩn trương của các tuyến tham gia báo cáo về 
kết quả điều tra, giám sát tình hình ngộ độc tại địa phương trong 

năm 2009 
Xét về tính khẩn trương báo cáo kết quả điều tra 

ngộ độc của các tuyến thì 100% tuyến huyện đều báo 
cáo ngay và báo cáo tất cả các vụ ngộ độc, riêng 
tuyến xã có 83,9% số xã báo cáo ngay 1,6% số xã báo 
cáo khi giao ban và 14,5% số xã xử lý xong mới báo 
cáo. 
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Biểu đồ 3: Hình thức báo cáo của các tuyến về kết quả điều tra, 

giám sát tình hình ngộ độc tại địa phương trong năm qua 
 
Tất cả các huyện điều tra đều báo cáo kết quả điều 

tra giám sát tình hình ngộ độc tại địa phương theo biểu 
mẫu, riêng tuyến xã chỉ có 74,2% số xã báo cáo theo 

biểu mẫu, 85,5% số xã báo cáo qua điện thoại và 
11,3% số xã tự soạn văn bản để báo cáo.  

Bảng 2: Công tác đào tạo và đào tạo lại về 
VSATTP tại 3 tỉnh đến năm 2009  

Nội dung đào tạo Kết quả điều tra (người) 

Thái 
Bình 

Hải 
Dương 

Vĩnh 
Phó
c 

Chun
g 

Đào tạo kỹ thuật xét nghiệm 20 1 0 21 
Đào tạo chứng chỉ VSATTP 6 1 0 7 

Tổng số 26 2 0 28 
Đến năm 2009, kết quả đào tạo và đào tạo lại về 

chuyên môn về ATTP cho cán bộ tại địa bàn nghiên 
cứu còn ít. Chỉ có 28 cán bộ được đào tạo, đào tạo lại 
về kỹ thuật xét nghiệm và chứng chỉ ATTP. Tại tỉnh 
Vĩnh Phúc, trong 3 năm qua không có cán bộ được 
đào tạo. 

Bảng 3: Thực trạng thiết bị và khả năng làm xét 
nghiệm nhanh kiểm nghiệm thực phẩm của các trạm y 
tế xã 

Năng lực 
Thái Bình Hải Dương Vĩnh Phúc 
SL % SL % SL % 

Có đủ dụng cụ 
lấy mẫu 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Tự làm được  
XN nhanh 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Kết quả bảng 3 cho thấy tất cả các trạm y tế xã của 
3 tỉnh đều không có đầy đủ dụng cụ lấy mẫu và không 
tự làm được các xét nghiệm nhanh để tham gia vào 
điều tra ngộ đọc thực phẩm 

Bảng 4: Thực trạng thiết bị và khả năng tham gia 
kiểm nghiệm nhanh thực phẩm tại tuyến huyện 

 Thái Bình Hải 
Dương 

Vĩnh 
Phúc 

Phích lạnh đựng mẫu Có đủ Có đủ Có đủ 
Túi ghép mí đựng mẫu Có đủ Có đủ Có đủ 
Panh, kéo, đèn cồn Có đủ Có đủ Có đủ 
Bộ xét nghiệm nhanh Có đủ Có đủ Có đủ 

Thực 
hành 

Đủ khả năng lấy mẫu Làm tốt Làm tốt Làm tốt 
Làm xét nghiệm nhanh Làm tốt Làm tốt Làm tốt 

Tại các huyện của 3 tỉnh điều tra đều có đủ các 
dụng cụ lấy mẫu và bộ xét nghiệm nhanh. Đối với kỹ 
thuật lấy mẫu và làm xét nghiệm nhanh đều được các 
nhân viên xét nghiệm làm tốt, đúng kỹ thuật. 

Bảng 5: Nội dung các tuyến đã thực hiện trong điều 
tra ngộ độc thực phẩm 

Nội dung đã thực hiện được 
trong điều tra NĐTP 

Tuyến huyện 
(n=29) 

Tuyến xã 
(n=62) 

Ghi chép vào sổ theo dõi tình hình mắc 100 98,4 
Lấy mẫu xét nghiệm 100 71,0 

Tìm hiểu về bữa ăn nguyên nhân 100 100,0 
Tìm hiểu về món ăn nguyên nhân 100 100,0 
Viết bài cho đài truyền thanh xã 100 91,9 

Tổ chức đoàn điều tra tại hiện trường 100 100,0 
Tham gia điều tra cùng tuyến trên 100 100,0 
Tìm hiểu việc thực hiện 7 nội dung trong điều tra 

ngộ độc thực phẩm kết quả cho thấy toàn bộ các 
huyện điều tra đều thực hiện đủ các nội dung điều tra 
ngộ độc thực phẩm. 
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100% số xã khi tham gia điều tra ngộ độc thực 
phẩm đều tìm hiểu bữa ăn nguyên nhân, thức ăn 
nguyên nhân, tổ chức điều tra tại hiện trường và tham 
gia điều tra cùng tuyến trên. 98,4% số xã có sổ theo 
dõi tình hình mắc ngộ độc và 71,0% số xã lấy được 
mẫu làm xét nghiệm.  

Bảng 6: Số lượng các hình thức truyền thông phòng 
chống NĐTP được thực hiện tại 3 tỉnh nghiên cứu tính 
đến năm 2009 

Nội dung 
Kết quả điều tra 

Thái Bình Hải Dương Vĩnh Phúc 
Lớp tập huấn (Lớp) 32 05 84 

Nói chuyện chuyên đề (Lớp) 115 15 37 
Băng rôn (Cái) 1.528 262 1.032 
áp phích (Cái) 2.177 1.447 535 

Hệ thống loa (lần/tuần) 2 - 3 2 - 3 2 - 3 
Hội thi về VSATTP 02 0 0 

Các hình thức truyền thông đã được triển khai ở các 
tỉnh nghiên cứu tính đến năm 2009. Tuy nhiên, công 
tác tập huấn của xã còn ít mỗi năm chỉ tổ chức được 5 
- 6 lớp/tỉnh/năm, riêng tỉnh Hải Dương còn ít (2 
lớp/năm); các tỉnh chủ yếu đầu tư cho phương tiện 
truyền thông như băng rôn, áp phích, hệ thống loa, 
chưa tổ chức các hội thi tìm hiểu về ATTP và phòng 
chèng N§TP. 

BÀN LUẬN 
Trong số các, huyện, xã tham gia giám sát tình hình 

ngộ độc thực phẩm tại địa phương năm 2009 thì 100% 
số huyện đều báo cáo tất cả các vụ ngộ độc thực 
phẩm. Trong 62 xã tham gia giám sát thì có 14,5% số 
xã chỉ báo cáo các vụ ngộ độc lớn, 85,5% số xã báo 
cáo tất cả các vụ ngộ độc. 

Xét về tính khẩn trương báo cáo kết quả điều tra 
ngộ độc của các tuyến thì 100% tuyến huyện đều báo 
cáo ngay và báo cáo tất cả các vụ ngộ độc, riêng 
tuyến xã có 83,9% số xã báo cáo ngay 1,6% số xã 
báo cáo khi giao ban và 14,5% số xã xử lý xong mới 
báo cáo. 

Đánh giá về mức độ báo cáo các vụ ngộ độc trong 
nghiên cứu này cho thấy Tất cả các huyện điều tra đều 
báo cáo kết quả điều tra giám sát tình hình ngộ độc tại 
địa phương theo biểu mẫu, riêng tuyến xã chỉ có 74,2% 
số xã báo cáo theo biểu mẫu, 85,5% số xã báo cáo 
qua điện thoại và 11,3% số xã tự soạn văn bản để báo 
cáo. Do đó, cần thiết phải cung cấp biểu mẫu theo quy 
định và hướng dẫn báo cáo theo biểu mẫu cho các cán 
bộ làm công tác an toàn thực phẩm ở tuyến xã. 

Tất cả các huyện điều tra đều báo cáo kết quả điều 
tra giám sát tình hình ngộ độc tại địa phương theo biểu 
mẫu, riêng tuyến xã chỉ có 74,2% số xã báo cáo theo 
biểu mẫu, 85,5% số xã báo cáo qua điện thoại và 
11,3% số xã tự soạn văn bản để báo cáo.  

Nghiên cứu của chúng tôi đánh giá về thực trạng 
đội ngũ cán bộ làm công tác đảm bảo an toàn thực 
phẩm tại các tuyến đến năm 2009, kết quả đào tạo và 
đào tạo lại về chuyên môn về ATTP cho cán bộ tại địa 
bàn nghiên cứu còn ít. Chỉ có 28 cán bộ được đào tạo, 
đào tạo lại về kỹ thuật xét nghiệm và chứng chỉ ATTP. 
Tại tỉnh Vĩnh Phúc, trong 3 năm qua không có cán bộ 

được đào tạo. Đây cũng là một thực trạng chung về 
bức tranh nhân lực của ngành an toàn thực phẩm trên 
toàn quốc. Kết quả điều tra năm 2006 của Cục An toàn 
vệ sinh thực phẩm cho thấy nhân lực trực tiếp thực hiện 
các nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm tại các tuyến 
còn quá ít ỏi. Phòng nghiệp vụ Y thuộc các Sở y tế 
được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm quản lý thực phẩm 
trung bình chỉ có 0,5 người làm công tác quản lý an 
toàn thực phẩm ở một tỉnh có trung bình từ 1 đến 5 
triệu dân với khoảng từ 1000 đến 20.000 cơ sở sản 
xuất kinh doanh thực phẩm. Thanh tra y tế làm nhiệm 
vụ kiêm nhiệm thanh tra chuyên ngành an toàn thực 
phẩm cũng chỉ có 0,5 người đối mặt với hàng ngàn các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực 
phẩm. ở các tuyến huyện và tuyến xã nhân lực biên 
chế cho công tác an toàn thực phẩm cũng chỉ có trung 
bình 0,9 người/huyện và 0,5 người/xã. Như vậy, với 
thực trạng nhân lực tại tuyến cơ sở quá mỏng thì việc 
thanh kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, theo dõi 
và thống kê tình hình ngộ độc thực phẩm hầu như rất 
khó khăn và thực sự không có tác dụng nhiều ở cấp 
phường, xã. 

Kết quả bảng 9 cho thấy tất cả các trạm y tế xã của 
3 tỉnh đều không có đầy đủ dụng cụ lấy mẫu và không 
tự làm được các xét nghiệm nhanh để tham gia vào 
điều tra ngộ đọc thực phẩm 

nhân lực cho công tác kiểm nghiệm an toàn thực 
phẩm vẫn còn yếu và thiếu Tại các huyện của 3 tỉnh 
điều tra đều có đủ các dụng cụ lấy mẫu và bộ xét 
nghiệm nhanh. Đối với kỹ thuật lấy mẫu và làm xét 
nghiệm nhanh đều được các nhân viên xét nghiệm làm 
tốt, đúng kỹ thuật. Đây cũng là bức tranh chung của 
hầu hết các tỉnh trên địa bàn toàn quốc. Tính đến năm 
2009, trên toàn quốc mới chỉ có 16/63 labo xét nghiệm 
phục vụ công tác an toàn thực phẩm nằm ở các trung 
tâm y tế dự phòng tỉnh có máy sắc ký lỏng. Do vậy, 
nhiều nguyên nhân của các vụ ngộ độc thực phẩm 
không xác định được. 

Tìm hiểu việc thực hiện 7 nội dung trong điều tra 
ngộ độc thực phẩm kết quả cho thấy toàn bộ các 
huyện điều tra đều thực hiện đủ các nội dung điều tra 
ngộ độc thực phẩm. 

100% số xã khi tham gia điều tra ngộ độc thực 
phẩm đều tìm hiểu bữa ăn nguyên nhân, thức ăn 
nguyên nhân, tổ chức điều tra tại hiện trường và tham 
gia điều tra cùng tuyến trên. 98,4% số xã có sổ theo 
dõi tình hình mắc ngộ độc và 71,0% số xã lấy được 
mẫu làm xét nghiệm.  

V. KẾT LUẬN 
Năng lực điều tra vụ NĐTP của hệ thống y tế ở 3 

tỉnh Đồng bằng Bắc bộ năm 2009 còn nhiều hạn chế 
về nhân lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm triển 
khai các hoạt động. 

- Chỉ có 12 cán bộ làm công tác kiểm nghiệm ở 3 
tỉnh nghiên cứu trong đó trình độ đại học có 6 cán bộ, 
trung cấp có 4 cán bộ và có 2 kỹ thuật viên. Tính đến 
năm 2009 chỉ có 28 cán bộ được đào tạo tập huấn, đặc 
biệt tỉnh Vĩnh Phúc không có cán bộ được đào tạo và 
tập huấn về công tác nghiệp vụ. Số lượng cán bộ được 
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tập huấn về công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm 
còn quá ít. Năng lực tham gia lấy mẫu và thực hiện xét 
nghiệm trong phòng chống ngộ độc thực phẩm của hệ 
thống các Chi cục, trung tâm y tế huyện và Trạm Y tế 
xã mới chỉ dừng lại ở khả năng lấy mẫu và làm được 
các xét nghiệm nhanh. Nhưng cũng không đều giữa 
các địa phương. 
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Đặc điểm phân bố bệnh nhân và tình trạng dinh dưỡng  
của trẻ em điều trị lao tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Bình 

 
Trần Đình Thoan, Nguyễn Thị Hạnh 

Trường Đại học Y Thái Bình 

Tóm tắt 
Nghiên cứu mô tả qua điều tra cắt ngang tại thời 

điểm trẻ em mới nhập viện từ 1/2011 đến 4/2013 có 56 
đối tượng được khám lâm sàng, xét nghiệm tại bệnh 
viện Lao và bệnh phổi tỉnh Thái Bình. Phân loại lao trẻ 
em theo tiêu chuẩn của Chương trình phòng chống lao 
quốc gia. Phân loại trẻ em suy dinh dưỡng dựa vào tiêu 
chuẩn của WHO 2005. Kết quả nghiên cứu cho thấy: 
Tỷ lệ bệnh nhân lao trẻ em là nam cao hơn nữ, đến từ 
nông thôn nhiều hơn thành thị, nhóm trẻ em < 5 tuổi và 
nhóm học sinh tiểu học mắc cao hơn cả. Trong số trẻ 
em vào điều trị lao thì có 35,7 mắc suy dinh dưỡng và 
có 60,7% thiếu máu. Trong đó nhóm trẻ em mắc lao sơ 
nhiễm và nhóm trẻ em mắc lao phổi bị kèm theo suy 
dinh dưỡng và thiếu máu chiếm tỷ lệ cao hơn các 
nhóm mắc thể lao khác 

Summary 
This cross-sectional study was implemented 

among children’s hospital admission from January, 
2011 to April, 2013. In which, 56 children were done 
the clinical health examination and tested the 
laboratory specimens at The Thaibinh Provincial 
Tuberculosis and Lung Hospital. Classification of 
children with tuberculosis following the standard of 
National Tuberculosis Control program of Vietnam and 
classification of children with malnutrition based on 
WHO 2005 criteria. The research results showed that 
the percentages of TB patients among male children 
were higher than among female children and the 
percentages of TB patients among children at rural 
areas were higher than at urban areas. Majority of TB 
percentages were age group of children under 5 years 
old and student at Primary School. 35.7% with 
malnutrition and 60.7% with anemia among 
Tuberculosis children. In the group of children with 
tuberculosis primary infection and the group of children 
with tuberculosis related malnutrition were higher than 
other groups. 

Đặt vấn đề 
Nghiên cứu từ nhiều tác giả trong và ngoài nước 

đều cho thấy rằng tình trạng nhiễm trùng và suy dinh 
dưỡng trẻ em có mối liên hệ mật thiết với nhau, nhờ có 
Chương trình Tiêm chủng mở rộng và Chương trình 
Phòng chóng lao quốc gia mà tỷ lệ trẻ em Việt Nam 
nhiễm lao đã được khống chế và giảm xuống rõ rệt. 
[2].[3].[6]. 

Do có sự sự sao lãng trong các chương trình kiểm 
soát lao, sự bùng phát của đại dịch HIV/AIDS và việc 
di dân đã khiến lao trỗi dậy. Năm 1993, Tổ chức Y tế 
Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với 
lao. Hiện nay Việt Nam đứng thứ 12 trong số 22 nước 
có tỷ lệ lao cao trên toàn cầu. Trong khu vực Tây - Thái 
Bình Dương Việt Nam là nước đứng thứ 3 sau Trung 
Quốc và Philippines về số lượng bệnh nhân đang lưu 
hành và số bệnh nhân mới xuất hiện hàng năm. Nguy 
cơ nhiễm lao hàng năm ở nước ta hiện nay là 1,7%, 
trong đó ở phía Bắc 1,2%, phía Nam 2,2%, khoảng 
44% dân số đã bị nhiễm lao. Bệnh lao ở nước ta xếp 
vào mức trung bình cao so với toàn cầu.[1].[4]. 

Theo số liệu của WHO năm 2009, trên thế giới có 
khoảng 2 tỷ người đã nhiễm lao (chiếm 1/3 dân số thế 
giới), ước tính trong năm 2008 có thêm khoảng 9,4 
triệu người mắc lao mới và 1,8 triệu người chết do lao, 
khoảng 95% số bệnh nhân lao và 98% số người chết 
do lao ở các nước có thu nhập vừa và thấp, 75% số 
bệnh nhân ở độ tuổi lao động. Trong đó, có khoảng 
80% số bệnh nhân lao toàn cầu thuộc 22 nước có 
gánh nặng bệnh lao cao [4]. 

Hiện nay chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân ở 
khá nhiều bệnh viện vẫn còn chưa được quan tâm đầy 
đủ, để góp phần khắc phục tình trạng đó chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu đề tài này nhằm  

Mục tiêu nghiên cứu  
- Mô tả đặc điểm phân bố bệnh nhân lao trẻ em tại 

Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Thái Bình 


